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Tìm hiểu một số đặc điểm lâm sàng, chức năng hô hấp, tét phục hồi phế quản  
ở người bệnh hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính  

tại Khoa Hô hấp-Dị ứng Bệnh Viện Hữu nghị  
 

Trịnh Mạnh Hùng  
Đặt vấn đề 
Đo chức năng hô hấp (CNHH) là kỹ thuật đơn giản, 

dễ tiến hành và thường được áp dụng một cách rộng 
rãi, phổ biến tại các cơ sở y tế. Hơn nữa, đo CNHH có 
vai trò quan trọng không thể thiếu được khi đánh gi  ̧
tình trạng chung cho bệnh phổi, lồng ngực, hô hấp, dị 
ứng, phẫu thuật (làm bilan trước mổ) v.v... 

Đo CNHH có thể đánh gi̧  được quá trình thông khí 
của phổi, góp phần chẩn đoán chính xác các bệnh 
phổi, xác định mức độ nặng nhẹ của bệnh, xác định vị 
trí của rối loạn thông khí phế quản. Đặc biệt trong hen 
phế quản (HPQ) và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
(COPD) đo CNHH có thể xác định mức độ khó thở, xác 
định chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh (tét kích thích), 
góp phần chẩn đoán xác định HPQ (tÐt hồi phục chức 
năng phế quản), tìm hiểu sự đáp ứng của các thuốc 
giãn phế quản. Ngoài ra thăm dò chức năng thông khí 
phổi, đặc biệt là việc đo lưu lượng đỉnh (DEP hay PEF), 
FEV1, FEV1% nó đã trở thành tiêu chuẩn theo qui ước 
Quốc tế để phân loại HPQ, COPD theo mức độ nặng 
nhẹ, cơn cấp và nguy kịch, phác đồ xử trí các cơn 
(Nghị quyết Hội nghị quốc tế 1992; Gina và Gold từ 
2002-2009). Do vậy, chúng tôi thực hiện đề tài này với 
mục tiêu sau: Tìm hiểu một số đặc điểm về lâm sàng ở 
người bệnh HPQ và COPD; Đánh giá một số đặc điểm 
về CNHH, tét phục hồi phế quản 2 nhóm bệnh này.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu: bao gồm 37 người bệnh 

được chẩn đoán HPQ và COPD nằm điều trị nội trú tại 
Khoa Hô hấp – Dị ứng năm 2009-2010.  

- Tiêu chuẩn tuyển chọn người bệnh: HPQ và 
COPD ở thời kỳ giữa các cơn.Không dùng các thuốc 
giãn phế quản Riêng với corticoide: không cần ngừng 
đường hít trước khi đo CNHH. 

- Tiêu chuẩn loại trừ: Nhiễm trùng đường hô hấp 
giai đoạn cấp: lao, viêm phổi, viêm phế quản, các bệnh 
viêm cấp đường hô hấp trên. Ho ra máu không rõ 
nguyên nhân. Tràn khí màng phổi. Tình trạng tim mạch 
không ổn định. Phình động mạch. Vùa qua phẫu thuật: 
mắt, lồng ngực, ổ bụng. Các bệnh cấp tính: tiêu 
chảy.người bệnh không hợp tác. 

2. Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu, mô tả 
3. Phương pháp tiến hành: đo CNHH, tét hồi phục 

phế quản (HPPQ). 
 Một số thông số hay được chúng tôi sử dụng trong 

đo CNHH: SVC, TV, IRV, ERV, FVC, FEV1(VEMS), 
FEV1%, FEV1/FVC. PEF, MEF, MEF 25%-75%... 

Kết quả và bàn luận 
1. Mét số đặc điểm về lâm sàng ở người bệnh 

HPQ và COPD. 
- Tuổi và giới:  
+ Giới: nam chiếm tỷ lệ: 70,3% (26 người), nữ 

chiếm tỷ lệ: 29,7% (11 người) 
Nhận xét: Tỷ lệ người bệnh là nam nhiều hơn so với 

nữ. có lẽ đ©y là một đặc điểm của BV Hữu nghị, bên 
cạnh đó có thể do tỷ lệ nam nói chung bị các bệnh trên 
cao hơn nữ. 

+ Tuổi: tỷ lệ ng­ßi bệnh tăng lên theo tuổi, có 
62,2% số người bệnh > 70 tuổi 

Tỷ lệ phân bố theo tuổi:  
Tuổi Tỷ lệ % 
≤60 5,4 

60 - ≤70 34,4 
> 70 62 

- Phân bố nhóm bệnh: HPQ gồm 19 người bệnh 
(51,3%), COPD gồm 18 người bệnh (48,65%). Nhận 
xét: tỷ lệ người bệnh COPD và HPQ là tương tự trong 
nghiên cứu. 

-Thời gian nằm viện: 
+ Tỷ lệ ngày điều trị trung bình của 2 nhóm là 

khoảng 15 ngày. 
+ Tỷ lệ ngày điều trị trung bình của nhóm HPQ 

khoảng 12 ngày. 
+ Tỷ lệ ngày điều trị trung bình nhóm COPD 

khoảng 18 ngày.  
+ Tỷ lệ người bệnh điều trị 14 ngày cao nhất. Như 

vậy, cần phải có chẩn đoán và điều trị sớm để rút ngắn 
ngày điều trị trung bình.  

Thời gian mắc bệnh: thể hiện qua bảng 1 
< 5 năm  ≥ 5 năm – 10 năm ≥ 10 năm 

n % n % n % 
6 16.22 18 48.64 13 35.14 
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Nhận xét: người bệnh có thời gian mắc bệnh ≥5 
năm đến 10 năm chiếm tỷ lệ cao nhất là 48,64%. 

- Tương quan: số ngày nằm viện và thời gian mắc 
bệnh: thể hiện qua bảng sau: 

Thời gian mắc bệnh Số ngày nằm viện < 5 năm ≥ 5 năm-10 năm ≥10 năm 
N 6 18 13 

Ngày điều trị trung bình 12,83 15,72 19,92 
Se (sai số chuẩn) 1.51 1.21 3.87 

 Nhận xét: số ngày nằm viện trung bình tăng dần 
theo thời gian mắc bệnh từ 12,83 đến 19,92 ngày, thời 
gian mắc bệnh càng líu thì số ngày nằm viện càng dài. 

- Vấn đề điều trị dự phòng: 
+ Tỷ lệ người bệnh được điÒu trị dự phòng (LABA): 

21/37 chiếm 56,76%.  
+ Thuốc hay sử dụng: Seretide (salmeterol 

50mcg/flutication propionate 250 mcg), Symbicort 
(formoterol 4,5 mcg/budesonide160mcg), Spiriva 
(tiotropium- anti cholinergic). 

Nhận xét: đa số người bệnh điÒu trị dự phòng bằng 
thuốc Seretide, chiếm tỷ lệ 85.7%. ĐiÒu trị dự phòng 
bằng thuốc Symbicort là 14,3%, Spiriva là 0%. Không 
điÒu trị dự phòng, chiếm tỷ lệ khá cao là 43,24% (chỉ 
dùng thuốc cắt cơn tác dụng ngắn - SABA). 

- Tiền sử bệnh:  
Nam: có 23/26 (88,46%) người bệnh có tiền sử 

viêm phế quản, 100% hút thuốc. Nữ có 11/11 người 
bệnh có tiền sử viêm phế quản, 0% hút thuốc lá. 

Nhận xét: viêm phế quản, hút thuốc lá có liên quan 
chặt đến bệnh HPQ và COPD. 

2. Đánh giá một số đặc điểm về chức năng hô 
hÊp, tÐt phục hồi phế quản.  

- Chỉ Số FEV1: thường được dùng để đánh giá tình 
trạng tắc nghẽn phế quản: 

Nhận xét: chỉ có 3 người bệnh có chỉ số FEV1 ở 
mức bình thường, có 35,1% số người bệnh có rối loạn 
thông khí tắc nghẽn RLTKTN nhẹ, có 29,73% số người 
bệnh có RLTKTN nặng, 27,03 số người bệnh có 
RLTKTN rất nặng, thể hiện qua chỉ số FEV1. Như vậy, 
số người bệnh có RLTKTN nặng và rất nặng chiếm tỷ 
lệ là: 56,76%. 

- Chỉ số MEF: để đánh giá tình trạng RLTK tắc 
nghẽn (RLTKTN), thể hiện qua bảng 3: 

Chỉ số MEF 
Bth­êng 
(≥ 80) 

RLTKTN nhẹ 
(≥ 65 - <80) 

RLTKTN nặng 
(≥45 và <65) 

RLTKTN 
rất nặng (<45) Tổng 

n % n % n % n % n % 
3 8.1 5 13.52 8 21.62 21 56.76 37 100 

Nhận xét: Người bệnh có rối loạn thông khí tắc 
nghẽn rất nặng chiếm tỷ lệ lớn so với các nhóm còn lại 
là: 56,76% và nhiều hơn so với đ¸nh giá bằng chỉ số 
FEV1 là 27.03%). Điều u này cho thấy: chỉ số MEF 
thay đổi sớm và nhanh hơn so với FEV1, dùng chỉ số 
này có thể tiên lượng mức độ nặng tốt hơn. 

- Chỉ số FEV1/VC (chỉ số Tiffeneau) hay FEV1%, 
thể hiện qua bảng 4: 

Chỉ số Tiffeneau (FEV1/VC) 

Bình thường RLTKTN 
nhẹ 

RLTKTN 
nặng 

RLTKTN 
rất nặng Tổng 

n % n % n % n % N % 
5 13.51 9 24.32 16 43.24 7 18.92 37 100 

Nhận xét: chỉ số tiffeneau là chỉ số kinh điển để 
đánh giá sự tắc nghẽn đường thở, dựa vào chỉ số này, 
chúng ta nhận thấy nhóm RLTKTN mức độ nặng có tỷ 
lệ cao nhất là 43,24% người bệnh không có RLTK tắc 
nghẽn là 13.51%.  

- Chỉ số FEV1/FVC (chỉ số Gaensler):  
 Nhận xét: khi đ¸nh giá bằng chỉ số này chúng tôi 

thấy có sự chuyển dịch, tỷ lệ người bệnh không có 
RLTKTN và RLTKTN nhẹ tăng lên. Sự thay đổi này có 
thể do: ở những người bệnh này chỉ số FEV1 giảm và 
FVC cũng giảm làm cho tỷ số FEV1/FVC bình thường 
hoặc tăng. Vậy chỉ số Gaensler có độ chính xác không 
cao khi dùng để đánh gi̧  độ tắc nghẽn.  

So sánh giá trị trung bình chỉ số FEV1 ở người bệnh 
có điều trị dự phòng và không điều trị dự phòng, thể 
hiện qua bảng 5: 

Chỉ số Có điều trị dự phòng Không điều trị dự phòng 
Số lượng 21 16 

Gi  ̧trị trung bình FEV1 63,04 46,99 
Sai số chuẩn (Se) 3,08 4,3 
Nhận xét: khi so sánh gi̧  trị trung bình của FEV1 

trên những người bệnh có điều trị dự phòng và không 
điều trị dự phòng, chúng tôi thấy những người bệnh có 
điều trị dự phòng có giá trị trung bình của FEV1 cao hơn 
so với những người bệnh không điều trị dự phòng, sự 
khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p=0.018<0.05. 

Giá trị trung bình MEF ở người bệnh có, không điều 
trị dự phòng, qua bảng 6: 

Chỉ số Có điều trị dự phòng Không điều trị dự phòng 
Số lượng 21 16 

Gía trị trung bình MEF 58,84 30,62 
Sai số chuẩn (Se) 6,78 3,72 
Nhận xét: Khi so sánh giá trị trung bình của MEF 

trên những người bệnh có điều trị dự phòng và không 
điều trị dự phòng chúng tôi thấy: ở những người bệnh 
có điều trị dự phòng giá trị trung bình của MEF cao hơn 
những người bệnh không điều trị dự phòng, sự khác 
biệt này có ý nghĩa với p= 0.001. 

- Test hồi phục phế quản: dương tính chiếm tỷ lệ 
48,65%, âm tính là 51,35% 

- Mối quan hệ giữa test hồi phục phế quản này với 
chẩn đoán: ở nhóm HPQ có 13/18 cho kết quả dương 
tính (72,22%), trong khi đó ở nhóm COPD có 5/18 có 
kết quả dương tính. 

Nhận xét: sự khác biệt trên có ý nghĩa thống kê với 
P=0.005. Những người bệnh HPQ khi làm tét phục hồi 
phế quản khả năng dương tính gấp 7.28 lần so với 
người bệnh COPD. Vậy test HPPQ có thể dùng để 
chÈn đo¸n phân biệt giữa HPQ và COPD. Test Khi 
bình phương cho thấy sự khác biệt trên có ý nghĩa 
thống kê với p<0.001. 

- So sánh giá trị trung bình chỉ số FEV1với thời gian 
mắc bệnh, thể hiện qua bảng 7: 

Thời gian mắc bệnh 
Chỉ số FEV1 

<5 năm ≥5 năm-10 năm >10 năm 
Tổng 

Số lượng 6 18 13 37 
Gía trị trung bình 65.32 57.52 49.89 56.10 

Sai số chuẩn (Se) 6.18 4.10 4.69 2.84 
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Nhận xét: thời gian mắc bệnh càng lâu thì giá trị 
trung bình của FEV1 càng giảm. 

Kết luận 
1. Một số đặc điểm lâm sàng: tỷ lệ người bệnh là 

nam nhiều hơn nữ, có 62,2% số người bệnh > 70 tuổi. 
Ngày điều trị trung bình nhóm COPD ~ 18 ngày, HPQ 
là 12 ngày. Tỷ lệ số người bệnh có thời gian mắc bệnh 
≥ 5 năm - 10 năm chiếm tỷ lệ cao nhất là 48,64%, ≥ 10 
năm là 35,14%. Số ngày nằm viện trung bình tăng dần 
theo thời gian mắc bệnh từ 12,83 đến 19,92 ngày, thời 
gian mắc bệnh càng lâu thì số ngày nằm viện càng 
dµi.Tû lệ người bệnh được điÒu trị dự phòng (LABA): 
21/37 chiếm 56,76%.Trong tiền sử bệnh có liên quan 
đÕn viêm phế quản và hút thuốc lá (88,46%-100%). 

2. Một số đặc điểm về chức năng hô hấp, tét phục 
hồi phế quản: chỉ số FEV1: số người bệnh có RLTKTN 
nặng và rất nặng chiếm tỷ lệ là: 56,76% (rất nặng 
27,03 %).Thời gian mắc bệnh càng lâu thì gi̧  trị trung 
bình FEV1 càng giảm. Chỉ số MEF: số người bệnh có 
RLTKTN nặng và rất nặng chiếm tỷ lệ là: 78,38%,(rất 
nặng 56,76%). Chỉ số MEF thay đổi sớm và nhanh hơn 
so với FEV1. Chỉ số Tiffeneau: là chỉ số kinh điển, 
chính xác nhất để đánh gía RLTKTN. Giá trị trung bình 

FEV1, MEF trên người bệnh có điều trị dự phòng cao 
hơn so với nhóm không dự phòng, sự khác biệt này có 
ý nghĩa thống kê với p<0.05 và p<0.001.Tét phục hồi 
phế quản có thể dùng để chẩn đo¸n phân biệt giữa 
HPQ và COPD. 
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ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN VÀ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH  

CỦA VẮCXIN CÚM A/H1N1 (PANFLUVAX) TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM 
 

NGUYỄN THU VÂN, ĐỖ THỦY NGÂN, NGUYỄN HOÀNG MAI, 
ĐỖ TUẤN ĐẠT, TRỊNH TUẤN VIỆT, NGUYỄN BÍCH THỦY 

Công ty vắc xin và Sinh phẩm số 1, Hà Nội 
TÓM TẮT 
Vắc xin cúm A/H1N1 (PANFLUVAX) do Công ty 

Vắc xin và Sinh phẩm số 1 nghiên cứu sản xuất trên 
nuôi tế bào thận khỉ tiên ph ţ được đánh giá về tính an 
toàn và đáp ứng miễn dịch trên động vật thực nghiệm. 
Kết quả cho thấy vắc xin PANFLUVAX an toàn và cho 
đáp ứng miến dịch cao tương đương với vắc xin cúm có 
chứa chủng vi rút A/H1N1 đã được thương mại hóa 
hiện đang lưu hành trên thị trường khi thử nghiệm trên 
động vật. 

Từ khóa: vắc xin cúm, tính an toàn, đáp ứng miễn 
dịch 

SUMMARY 
Influenza A/H1N1 vaccine (PANFLUVAX) produced 

by Company for Vaccine and Biological production No 
1 (VABIOTECH) have been evaluated the safety and 
immunogenicity in animal testing. The results shown 
that PANFLUVAX meet to safety requirements and 
induced immune respond as high as commercial 
influenza vaccine containing A/H1N1 virus while 
testing in animals. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 
Dịch cúm A/H1N1 xuất hiện từ tháng 4/2009 tại 

Mexico và nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu. Tính đến 
nay đã có hơn 34 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi 
nhận sự xuất hiện của chủng vi rút cúm này. Dịch cúm 
A/H1N1 đã cướp đi tính mạng của hơn 18.000 người 
trên khắp thế giới, riêng ở Việt Nam là 58 người. Ngay 

sau khi nhận được các chủng virút sản xuất vắc xin do 
Viện Quốc gia về tiêu chuẩn và kiểm soát sinh học- 
nước Anh (NIBSC) cung cấp, Công ty Vắc xin và Sinh 
phẩm số 1 đã triển khai nghiên cứu và phát triển loại 
vắc xin toàn vi rút phòng chống cúm A/H1N1 trên nuôi 
cấy tế bào thận khỉ tiên phát (PMKc), một công nghệ 
đã từng thành công khi ph ţ triển vắc xin phòng cúm 
A/H5N1 trước đây. Đến nay những loạt vắc xin đầu tiên 
đã được sản xuất dựa trên quy trình công nghệ ổn định 
được xây dựng ở quy mô phòng thí nghiệm. Giống với 
các vắc xin khác, đánh giá tính an toàn và đáp ứng 
miễn dịch trên động vật thực nghiệm là công việc cần 
thiết nhằm đánh giá chất lượng vắc xin được sản xuất 
cũng như xây dựng lên hệ thống hồ sơ xin phép thử 
nghiệm vắc xin trên người. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Phương pháp đánh giá tính an toàn chung 
Trên chuột lang: Chuột lang dùng để kiểm tra an 

toàn có trọng lượng khoảng 300-350g, khỏe mạnh 
không có biểu hiện bệnh lý, tăng trọng bình thường 
trong thời gian cách ly ít nhất 5 ngày. Tiêm 5ml vắc xin 
theo đường màng bụng cho 2 chuột và theo dõi trong ít 
nhất 7 ngày. Thử nghiệm đạt yêu cầu khi chuột khỏe 
mạnh và tăng trọng bình thường. 

Trên chuột nhắt trắng: Chuột nhắt trắng dùng để 
kiểm tra là chuột 5 tuần tuổi, không có biểu hiện bệnh 


